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phương pháp tính 

tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

                                                                                    PGS.TS. Tăng Văn Khiên  

                                                                          Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê  

Năng suất các nhân tố tổng hợp (viết 

tắt tiếng Anh là TFP) xét cho cùng là kết quả 

sản xuất mang lại do nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn và lao động (các nhân tố hữu 

hình), nhờ vào tác động của các nhân tố vô 

hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản 

xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao 

động của công nhân,v.v... (gọi chung là các 

nhân tố tổng hợp). 

Để hiểu rõ nội dung, bản chất của chỉ 

tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp, điều 

kiện áp dụng phương pháp và khả năng tính 

tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 

bài viết sẽ trình bày quá trình hình thành 

công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết quả sản 

xuất do nâng cao năng suất tổng hợp chung, 

cách tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố 

tổng hợp theo phương pháp hạch toán và 

theo hàm sản xuất Cobb-Douglass cũng như 

mối quan hệ giữa các phương pháp. 

1. Công thức tính tỷ lệ tăng lên của kết 

quả sản xuất do nâng cao năng suất tổng 

hợp chung. 

Khi nghiên cứu về năng suất trên cơ sở 

chỉ tiêu đầu ra là giá trị tăng thêm (ký hiệu là 

Y) và 2 chỉ tiêu đầu vào: vốn cố định (ký 

hiệu là K) và lao động (ký hiệu là L), công 

thức tính mức năng suất tổng hợp chung (ký 

hiệu là P) như sau: 

N

Y

LKb

Y
P 




.
                    (1) 

Trong đó b là hệ số chuyển đổi từ vốn 

(tính bằng tiền) về lao động tính bằng người. 

Và như vậy đại lượng b.K là lao động quy 

đổi, lúc đó N = b.K + L và được gọi là  tổng 

số lao động xã hội hoặc tổng số nguồn lực 

sản xuất. 

Từ đó công thức 1 suy ra: 

Y = P . N                             (2) 

Từ công thức trên có: 

0

1

0

1

0

1 .
N

N

P

P

Y

Y
   

Hoặc  IY =  IP  .  IN                    (3) 

Trong đó: 

0,1 ký hiệu cho kỳ gốc và kỳ báo cáo; 

IY  là chỉ số phát triển về giá trị tăng 

thêm; 

IP là chỉ số phát triển về năng suất tổng 

hợp chung; 

IN là chỉ số phát triển về nguồn lực sản 

xuất. 

Trên cơ sở hệ thống chỉ số 3 (theo 

nguyên tắc tính số tuyệt đối của chỉ số) ta có 

công thức tính kết quả sản xuất (GTTT) 

mang lại do nâng cao năng suất tổng hợp 

chung (Y(p)): 

Y(p) = (P1 - P0). N1                   (4) 

Từ đó tiếp tục xây dựng công thức tính 

tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuất (GTTT) 
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do nâng cao năng suất tổng hợp chung 

(  pI
Y

 ): 

     
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0
.NP

NPP
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p
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



  

= 
0

1

0

1

00
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00
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N

N

Y

Y

NP

NP

NP

NP
  = IY - IN     (5) 

Để áp dụng được công thức 5 cần phải 

tính các chỉ số giá trị tăng thêm (IY) và chỉ số 

nguồn lực sản xuất (IN). Trong thực tế công 

tác thống kê việc tính chỉ số giá trị tăng thêm 

được tiến hành một cách thuận tiện trên cơ 

sở số liệu thống kê về giá trị tăng thêm hàng 

năm (theo giá so sánh) có ở các cuốn niên 

giám hoặc hệ thống số liệu đã tính sẵn. Vấn 

đề còn lại cần giải quyết là cách tính chỉ số 

nguồn lực sản xuất (IN). 

Lao động và vốn là 2 đại lượng có đơn 

vị tính khác nhau (vốn tính bằng tiền còn lao 

động tính bằng người), nên không thể cộng 

trực tiếp vốn với lao động rồi đem so sánh 

giữa các thời kỳ với nhau để được chỉ số 

nguồn lực sản xuất. Đã có nhiều nhà kinh tế 

và thống kê trên thế giới đưa ra giải pháp 

khắc phục khó khăn trên bằng cách quy đổi 

vốn về lao động hoặc quy đổi lao động về 

vốn theo các hệ số quy đổi với những giả 

định nào đó (theo công thức 1 ta đã giả thiết 

có được hệ số quy đổi vốn về lao động b và 

khi đó có tổng số lao động: N = b.K + L). 

Tuy nhiên, những đề nghị quy đổi như 

trên là rất phức tạp, hiện vẫn còn ở dạng lý 

thuyết và chưa được nhất trí cao nên chưa 

đưa vào sử dụng. 

Nói cách khác, chưa thể áp dụng công 

thức 5 (ở dạng khái quát) để tính toán tỷ lệ 

tăng lên của kết quả sản xuất do nâng cao 

năng suất tổng hợp chung  trên cơ sở chỉ số 

nguồn lực được xác định một cách trực tiếp 

(quy đổi vốn và lao động về cùng loại đơn vị 

tính để tổng hợp và so sánh) 

2. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố 

tổng hợp theo phương pháp hạch toán 

Công thức tính tốc độ tăng năng suất 

các nhân tố tổng hợp (
TFP
I ) Theo phương 

pháp hạch toán do Tổ chức Năng suất Châu 

¸ đưa vào áp dụng có dạng: 

 
LKYTFP

IIII  ..                           (6) 

Trong đó: 

Y
I  là tốc độ tăng giá trị tăng thêm; 

K
I là tốc độ tăng của vốn; 

L
I là tốc độ tăng của lao động; 

 và  là hệ số đóng góp của vốn và 

lao động.  

 =
Thu nhập đầy đủ của người LĐ

(7a)
Giá trị tăng thêm 

và  = 1 -                                      (7b) 

Biến đổi công thức 6 ta có: 

TFP
I  = )..(

LKY
III                          (8) 

Trong đó IY, IK và IL là các chỉ số tốc độ 

phát triển (bằng các tốc độ tăng tương ứng là 

Y
I , 

K
I , 

L
I cộng với 1). 

Trở lại phân tích chỉ số phát triển nguồn 

lực (IN) từ công thức 6. 

Khi tách nguồn lực sản xuất N thành hai 

đại lượng cụ thể (vốn quy đổi về lao động) 

thì chỉ số phát triển nguồn lực có dạng: 

00

11

0

1

LbK

LbK

N

N
I

N 


                         (9a) 

Trong đó: 

K - vốn và L - Lao động 
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.b - Hệ số quy đổi vốn về lao động và 

bK – vốn quy đổi về lao động  

0, 1 – ký hiệu cho kỳ gốc và kỳ báo cáo 

Chỉ số nguồn lực theo công thức 9a có 

thể biến đổi  

00

0

1

0

0

1

0

00
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LbK

L

L
L

bK

bK
bK

LbK

LbK
I

N 







  

   
LK

I
LbK

L
I

LbK

bK

00

0

00

0





   

   
LLKK

IdId
00

                               (9b) 

Trong đó 

00

0

0 LbK

bK
d

K 
 - tỷ trọng của vốn trong 

tổng số vốn và lao động 

00

0

0 LbK

L
d

L 
 - tỷ trọng của lao động 

trong tổng số vốn và lao động 

và 1
00


LK
dd   

Khi thay thế tỷ trọng của vốn (dK) và tỷ 

trọng của lao động (dL) bằng hệ số đóng góp 

của vốn () và hệ số đóng góp của lao động 

() trong việc tạo ra giá trị tăng thêm (giả 

thiết tỷ trọng của vốn và lao động tương 

đương tỷ trọng giá trị tăng thêm do vốn và 

lao động rạo ra) thì chỉ số phát triển nguồn 

lực theo công thức 9b có dạng: 

IN = IK + IL                                    (10) 

Thay công thức 10 vào công thức 5 

sẽ có: 

)()(
LKYy

IIIPI                        (11) 

So sánh các công thức 5, 8 và 11 

nhận thấy 

TFPLKYNYY
IIIIIIPI   )..()(   

Trong đó chỉ số nguồn lực (IN) được tính 

như là chỉ số bình quân số học gia quyền 

giữa 2 chỉ số về vốn (IK) và lao động (IL) và 

các quyền số là  và  ( +  = 1) 

Có được các hệ số đóng góp của vốn 

() và hệ số đóng góp của lao động () theo 

phương pháp hạch toán, còn có thể xây 

dựng được công thức tính tốc độ tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp như công thức 6 

theo cách tiếp cận khác. 

Thật vậy, khi ta thừa nhận   là hệ số 

đóng góp của vốn và  là hệ số đóng góp 

của lao động ( +  = 1) đối với việc tạo ra 

giá trị gia tăng (Y) thì cũng có nghĩa là chỉ 

tiêu giá trị gia tăng được chia thành hai 

phần: một phần do vốn tạo ra (Y’) bằng  

nhân với Y (Y’ =  .Y) - được gọi là giá trị 

tăng thêm riêng phần của vốn, và một phần 

do lao động tạo ra (Y”) bằng  nhân với Y 

(Y” = .Y) - được gọi là giá trị tăng thêm 

riêng phần của lao động. 

Nếu lấy giá trị tăng thêm riêng phần của 

vốn (Y’) chia cho vốn (K) sẽ được năng suất 

vốn riêng phần của vốn (Pk): 

Pk = Y’ : K                       (12.a)  

Nếu lấy giá trị tăng thêm riêng phần 

của lao động (Y”) chia cho lao động làm 

việc (L) sẽ được năng suất riêng phần của 

lao động (PL) 

PL = Y” : L                          (12.b)  

Từ (12a) và (12b) ta có :  

Y’ = Pk x K                             (13a) 

Vµ  Y” = PL x L   (13b) 

Trên cơ sở phương trình (13a) ta có hệ 

thống chỉ số : 
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0

1

0

1

'

0

'

1

K

K

P

P

Y

Y

k

k   

hoặc  '

Y
I  = IPk  x IK                   (14a) 

Trong đó :  

'

Y
I  - chỉ số giá trị tăng thêm riêng phần 

của vốn  

IPk - chỉ số năng suất riêng phần của 

vốn 

IK  - chỉ số vốn cố định. 

Trên cơ sở phương trình (13b) ta có hệ 

thống chỉ số: 

0

1

0

1

"

0

"

1

L

L

P

P

Y

Y

L

L   

hoặc "

Y
I  = IPl  x IL        (14b) 

Trong đó: 

"

Y
I  - chỉ số giá trị tăng thêm riêng phần 

của lao động  

IPl - chỉ số năng suất riêng phần của lao 

động 

IL  - chỉ số lao động. 

Từ hệ thống chỉ số (14a) tính được khối 

lượng giá trị tăng thêm mang lại do tăng khối 

lượng vốn cố định: 

   
01

0

'

0

01)( 0

KK
K

Y
KKP

KLY
   

 1.1
0

0

1'

0











K
IY

K

K
Y                (15a) 

Từ hệ thống chỉ số (14b) tính được khối 

lượng giá trị tăng thêm mang lại do tăng 

thêm về số lượng lao động làm việc: 

   
01

0

"

0

01)( 0

LL
L

Y
LLP

LLY
  

        1.1
0

0

1"

0











L
IY

L

L
Y          (15b) 

Từ công thức (15a) có tốc độ tăng lên 

của giá trị tăng thêm do vốn đóng góp: 

    K
K

K
KY II

Y

IY
I






 


1
1

0

0
)(    (16a) 

Từ công thức (15b) có công thức tính 

tốc độ tăng lên của giá trị tăng thêm do lao 

động đóng góp: 

    L
L

L
LY II

Y

IY
I






 


1
1

0

0
)(     (16b) 

Công thức khái quát để tính tốc độ tăng 

năng suất các nhân tố tổng hợp  có dạng: 

 

Tốc độ tăng 

TFP 
=

Tốc độ tăng 

GTTT 
-

Tốc độ tăng 

GTTT do tăng 

vốn 

+

Tốc độ tăng 

GTTT do tăng 

lao động 

    (17) 

 

Thay tốc độ tăng giá trị tăng thêm 

( YI


), tốc độ tăng giá trị tăng thêm do vốn 

đóng góp  )(KYI


như công thức 16a và tốc 

độ tăng giá trị tăng thêm do lao động đóng 

góp  )(LYI


 như công thức 16b vào phương 

trình (17) ta có: 

)( LKYTFP IIII


                         (18) 

Như vậy vấn đề đặt ra đã được chứng 

minh (công thức 18 chính là công thức 6). 
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3. Tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố 

tổng hợp theo hàm sản xuất Cobb- 

Douglass 

Hàm sản xuất Cobb - Douglass nghiên 

cứu mối liên hệ giữa kết quả sản xuất (giá trị 

tăng thêm) với vốn và lao động có dạng: 

 LKPY ..


                                  (19) 

Trong đó:  

Y


 là giá trị lý thuyết về giá trị tăng 

thêm; 

P là mức năng suất bình quân chung; 

K là vốn cố định; 

L lao động làm việc; 

 hệ số đóng góp của vốn; 

 hệ số đóng góp của lao động  

(với  +  = 1). 

Tham số P và các hệ số ,  có thể tính 

được nhờ vào hệ phương trình chuẩn tắc 

được xây dựng trên cơ sở áp dụng phương 

pháp bình phương nhỏ nhất. 

Khi có được P,  và  (các hằng số) lần 

lượt thay các giá trị của vốn và lao động từng 

năm i (Ki và Li) vào hàm số ta sẽ tính được 

các giá trị lý thuyết của các năm đó (
i

Y


) 

So sánh giá trị lý thuyết của năm i với 

năm trước năm i (i – 1) ta sẽ có: 















LK

i

i

i

i

ii

ii

i

i II
L

L

K

K

LKP

LKP

Y

Y
..

..

..

ˆ

ˆ

11111




     (20) 

Từ công thức 20 ta thấy so sánh giữa 

i
Y


 và 
1iY


tham số P có cả ở tử số và mẫu số 

nên triệt tiêu cho nhau, còn lại sự chênh lệch 

giữa 2 đại lượng này 










1
ˆ

ˆ

i

i

Y

Y
chỉ phụ thuộc vào 

sự biến động của vốn và lao động và đó 
chính là chỉ số nguồn lực (IN) phản ánh sự 
biến động bình quân chung của hai đại 
lượng: chỉ số vốn (IK) và chỉ số lao động (IL): 

IN =  
LK

II . = 
LK

II .                        (21) 

Vì  +  = 1 

Qua cách xây dựng và biến đổi như trên 

ta đã tìm được chỉ số phát triển nguồn lực 

(IN) như là số bình quân hình học gia quyền 

giữa 2 chỉ số phát triển về vốn và lao động 

với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn 

() và hệ số đóng góp của lao động (). 

Ví dụ: Có số liệu về các chỉ tiêu chủ 

yếu của ngành sản xuất “X” qua các năm 

thuộc thời kỳ 91-99 như bảng 1. 

Từ số liệu bảng 1 ta tính toán các chỉ 

tiêu trung gian cần thiết rồi thay các giá trị 

thực tế phù hợp vào hệ phương trình chuẩn 

tắc và giải ra ta được: 

P = 23,56;  = 0,642 

 = 1 - 0,642 = 0,358 

Tiếp tục tính các chỉ số giá trị tài sản cố 

định và chỉ số lao động qua các năm và trên 

cơ sở các hệ số  = 0,642 và  = 0,358 áp 

dụng công thức 20 ta tính được chỉ số nguồn 

lực như cột 3 bảng 2 

 



 
Trang 14 - Thông tin Khoa học Thống kê số 1/2005 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu qua các năm của ngành sản xuất “X” 

Năm 
Giá trị tăng thêm 

 theo giá 94 (tr.đ) 

Giá trị TSCĐ theo 

giá 94 (tr.đ) 

Lao động làm việc 

(người) 

Ký hiệu Y K L 

A 1 2 3 

1991 17184 21613 2170 

1992 19889 22829 2231 

1993 22381 24960 2294 

1994 25454 30682 2300 

1995 28140 39181 2486 

1996 30856 42039 2523 

1997 33480 45876 2492 

1998 35408 51060 2497 

1999 37032 60745 2682 

Bảng 2. Tính chỉ số nguồn lực chung của tài sản cố định và lao động 

TT Năm 
Chỉ số giá trị 

TSC§ (IK) 

Chỉ số lao động 

(IL) 

Chỉ số nguồn lực  

(IN= 
LK

II . )(*) 

A B 1 2 3 

1 1991 - - - 

2 1992 1,0563 1,0281 1,0461 

3 1993 1,0933 1,0282 1,0696 

4 1994 1,2292 1,0026 1,1428 

5 1995 1,2770 1,0809 1,2030 

6 1996 1,0729 1,0149 1,0518 

7 1997 1,0913 0,9877 1,0530 

8 1998 1,1130 1,0020 1,0719 

9 1999 1,1897 1,0741 1,1469 

 B/q: 92-99 1,1379 1,0268 1,0968 

(*) Ghi chú: hệ số  = 0,642 và  = 0,358 tính chung cho tất cả các năm. 

 

Theo số liệu về tốc độ phát triển liên 

hoàn qua các năm bình quân chung của vốn 

và lao động ở cột 3 bảng 2 ta tính được tốc 

độ phát triển bình quân năm thời kỳ 92-99 

của chỉ tiêu này: IN = 1,0968 

Với tốc độ phát triển bình quân năm 

thời kỳ 91-99 của giá trị tăng thêm của 

ngành “X” IY = 110,07 và nguồn lực sản 

xuất tính được ở trên IN = 1,0968, áp dụng 

công thức 5 ta tính được tỷ lệ tăng lên của 

kết quả sản xuất do nâng cao năng suất 
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tổng hợp chung  
)(Py

 : 110,07 - 109,68 = 

0,39%. 

Qua quá trình chứng minh trên đây cho 

thấy tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp (
TFP
I ) chính là tỷ lệ tăng lên của kết quả 

sản xuất do nâng cao năng suất tổng hợp 

chung và được tính khái quát như công thức 

5:  
NYY

IIaI  . Trong đó, chỉ số (tốc độ) 

phát triển nguồn lực (IN) được tính như là a) 

chỉ số bình quân số học gia quyền giữa 2 

chỉ số vốn (IK) và chỉ số lao động (IL) với 

quyền số là các hệ số đóng góp của vốn () 

và hệ số đóng góp của lao động () nếu 

tính theo phương pháp hạch toán và b) 

được tính như là chỉ số bình quân hình học 

gia quyền giữa 2 chỉ số vốn (IK) và chỉ số 

lao động (IL) với quyền số là các hệ số đóng 

góp của vốn () và hệ số đóng góp của lao 

động () nếu tính theo hàm sản xuất Cobb-

Douglass. 

Sự khác nhau của kết quả tính toán 

tốc độ tăng TFP theo phương pháp hạch 

toán và phương pháp dùng hàm sản xuất 

Cobb -Douglass chủ yếu phụ thuộc vào trị 

số khác nhau của các hệ số đóng góp của 

vốn ( ) và hệ số đóng góp của lao động 

( ). Còn nếu có quyền số  và   bằng 

nhau, thì việc tính IN theo chỉ số bình quân 

số học gia quyền hay chỉ số bình quân 

hình học gia quyền kết quả khác nhau 

không đáng kể 

 

 

Ngành Thống kê quyết tâm hoàn thành… (tiếp theo trang 4) 

 

kỷ niệm 60 năm thành lập ngành. 

 8. Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, 

đào tạo. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ 

chức, cán bộ trong năm 2005 là đẩy mạnh 

một bước cải cách hành chính trong lĩnh vực 

thống kê theo chương trình cải cách hành 

chính của Chính phủ. Gắn cải cách hành 

chính với việc tiếp tục xây dựng và thực hiện 

các quy chế làm việc, xây dựng chức danh 

cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức thống kê ở các cấp để có thể đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai 

đoạn hiện nay. 

9. Quản lý tốt tài chính và đầu tư xây 

dựng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 

nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành cần 

được quán triệt ở từng đơn vị và tới từng cán 

bộ, công chức, viên chức.  

10. Công tác thanh tra cần được đẩy 

mạnh toàn diện trên các mặt thanh tra nghiệp 

vụ, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí và các nhiệm vụ thanh tra khác. 

Năm 2005, cán bộ công chức ngành 

Thống kê quyết tâm phấn đấu hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành 

tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ X, chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc 

lần thứ VII, kỷ niệm 60 năm Cách mạng 

Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ba mươi năm 

ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất 

nước và các ngày lễ lớn khác của dân tộc, 

hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành 

Thèng kª 

 


